
Phô lôc 1 
QUY TRÌNH Kĩ THUẬT thụ tinh NHÂN TẠO Bò 

(Bộ NN và PTNT, 1995) 
 

i. Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò 
bằng tinh đông viên  
1. Những quy định chung   
1.1. Dụng cụ chuyên dùng  
1.1.1. Phải có bình chuyên dùng chứa nitơ 

lỏng và tinh viên, nitơ phải ngập tinh viên trong 
bình.  

1.1.2. Phải có dẫn tinh quản bằng nhựa 
cứng trong suốt dài 45 cm và  đường kính  3 mm.  

1.1.3. Phải có núm cao su chuyên dùng 
cho thụ tinh nhân tạo. 

1.1.4. Phải có panh kẹp bằng thép không rỉ 
dài 20 cm. 

1.1.5. Phải có các ống nước sinh lí để pha 
chế tinh viên. 

1.1.6. Phải có găng tay ni lông dài 30-60 
cm. 

1.2. Vệ sinh vô trùng  
1.2.1. Dẫn tinh quản phải được vệ sinh và 

tiệt trùng trước khi dùng để phối giống cho bò. 
1.2.2. Nước sinh lí phải được tiệt trùng và 

đóng vào các ampul vô trùng loại 1 ml. 
1.2.3. Panh kẹp phải được vệ sinh vô trùng 

sau mỗi lần sử dụng. 
1.3. Gióng giá cố định bò 
1.3.1.  Gióng giá cố định bò phải chắc, tránh tai nạn  cho 

người.                



1.3.2.   Gióng giá phải có mái che mưa che nắng. 
1.3.3.  Sau mỗi lần phối giống phải vệ sinh gióng giá  sạch 

sẽ. 
1.4.  Kỹ thuật viên dẫn tinh  
1.4.1. Kỹ thuật viên dẫn tinh phẩi hiểu biết nhất định về 

sinh lí sinh sản bò. 
1.4.2.  Kỹ thuật viên dẫn tinh phải hiểu biết cách sử dụng, 

bảo quản tinh viên và dụng cụ chuyên dùng. 
1.4.3.  Kỹ thuật viên dẫn tinh không mắc các bệnh truyền 

nhiễm và khuyết tật tay. 
2. Kỹ thuật truyền giống cho bò cáí 
2.1.  Kỹ thuật giải đông tinh viên 
2.1.1.  Không sử dụng ống nước sinh lý vẩn đục hay hở 

miệng. 
2.1.2.   Dùng cưa nhỏ cắt ngang cổ ống dẫn nước sinh lý. 
2.1.3. Cóng đựng tinh chỉ được nâng lên ngang miệng 

bình.  
2.1.4.  Dùng panh kẹp gắp một viên tinh cho vào ống nước 

sinh lý trong vòng 10 giây xong thả cóng đựng tinh 
xuống bình và đậy nắp kín. 

2.1.5.  Kẹp giữa hai lòng bàn tay ống nước sinh lý cùng 
viên tinh và xoa bóp vài lần. 

2.2.  Kỹ thuật hút tinh vào dẫn tinh quản  
2.2.1.  Bóp xẹp vét xi cao su đã dính vào một đầu dẫn tinh 

quản. 
2.2.2.  Đưa đầu kia của dẫn tinh quản vào sát đáy ống nước 

sinh lý. 
2.2.3.  Từ từ nới lỏng vét xi cao su để hút tinh rồi lại bóp 

chặt để xả tinh ra ống sinh lý. Thực hiện thao tác 
này 2-3 lần. 



2.2.4.  Hút toàn bộ tinh vào dẫn tinh quản, làm sao không 
bị ngắt quãng bởi bọt khí. 

2.3.  Kỹ thuật phối giống 
2.3.1.  Trước khi phối giống phải lấy hết phân trong trực 

tràng. 
2.3.2.   Lau sạch âm hộ bằng giấy vệ sinh. 
2.3.3.   Tay trái đi găng. 
2.3.4.   Ngón trỏ và ngón cái mở âm hộ ra. 
2.3.5.  Tay phải cầm dẫn tinh quản đưa vào lỗ âm  môn 

chếch 45 so với sống lưng bò, đưa sâu 10 cm. 
2.3.6.  Nâng dẫn tinh quản lên song song với sống lưng bò 

rồi đẩy sâu vào đến khi vướng thì dừng lại. 
2.3.7.  Tay trái thò vào trực tràng tìm đầu dẫn tinh quản và 

hướng đầu dẫn tinh quản vào cổ tử cung. 
2.3.8.   Ngón cái tay trái bịt lôc tử cung, tay phải hướng 

dẫn đầu dẫn tinh quản vào lên ngón cái của tay trái.  
2.3.9.  Rút ngón cái ra đồng thời phải đẩy nhẹ dẫn tinh 

quản vào lỗ cổ tử cung. 
2.3.10. Tay trái xoay lại nắm gọn cổ tử cung và lắc nhẹ 

đồng thời tay phải đẩy nhẹ dẫn tinh quản cho tiến 
vào sâu hơn. 

2.3.11. Khi dẫn tinh quản qua hết 4 nấc cổ tử cung thì thấy 
hẫng. Lúc này tay trái lần theo thân tử cung tìm đến 
dẫn tinh quản. 

2.3.12. Ngón trỏ tay trái đặt lên đầu dẫn tinh quản và đẩy 
lùi dần nhẹ nhàng đến khi đầu dẫn tinh quản lùi hết 
thân tử cung.       

2.3.13. Tay trái giữ cổ tử cung ở tư thế thẳng, tay phải bóp 
vét xi bơm tinh. 

2.3.14. Rút dẫn tinh quản ra, tay trái cầm cổ tử cung nâng 
phía sau lên và xoa bóp nhẹ vài lần. 



2.3.15. Rút tay ra khỏi trực tràng, cho bò ra nghỉ ngơi vài 
tiếng. 

2.3.16. Vệ sinh dụng cụ, gióng giá gọn gàng. 
3. Ghi chép sổ sách 
3.1.  Mỗi một dẫn tinh viên phải có sổ theo dõi đàn bò 

mình phụ trách. 
3.2.   Mỗi con bò chừa 2 dòng để ghi chép khi cần thiết. 
3.3.   Cần ghi cụ thể các chỉ tiêu để dễ theo dõi như màu 

sắc, chủ bò, địa chỉ, đặc điểm nhận dạng. 
3.4.  Sau khi phối giống xong phải vào sổ ngày tháng phối, 

tình trạng phối giống bò có tinh dùng phối và số hiệu 
đực giống. 

3.5.   Sau 3 tháng phối giống tiến hành kiểm tra khám thai. 
3.6.  Khám thai xong phải ghi kết quả vào sổ theo dõi và 

theo dõi tiếp đến khi đẻ. 
3.7.   Khi bò đẻ cần ghi tình trạng đẻ của bò cái giống, giới 

tính của bê con và trọng lượng sơ sinh. 
ii. Quy trình kỹ thuật truyền giống nhân 
tạo bằng tinh cọng rạ 

1.  Làm sạch hộp đựng dụng cụ dẫn tinh, xếp dụng cụ 
theo thứ tự. 

2.    Kiểm tra số của bò cái và kiểm tra sổ ghi chép phối 
giống. 

3.   Đeo kính an toàn và găng tay vải bông. 
4.    Mở hộp dụng cụ và bộ phận làm tan giá ở gần bình 

tinh. 
5.   Mở bình đựng tinh đúng cách. 
6.   Nhấc cóng đựng tinh ra và lấy một liều tinh cọng rạ. 
7.  Đặt tinh cọng rạ vào bình nước làm tan giá và đậy   

bình lại. 
8.   Đậy bình tinh lại. 



9.   Đặt hộp dụng cụ nơi an toàn, tiện lợi - Có sẵn chất 
bôi trơn  để bôi lên găng tay dài . 

10. Lấy một số dụng cụ của súng dẫn tinh ra khỏi ngăn 
để các dụng cụ đặc biệt hoặc giá đỡ ống nghiệm. 

11. Dùng giấy lau sạch chà sát lên súng dẫn tinh để 
làm nóng xi lanh lên. 

12. Nhấc cọng rạ ra khỏi nước làm tan giá, lau khô. 
13. Xác định số của bò đực/số lần lấy tinh và các ghi 

chép về bò đực. 
14. Điều chỉnh phần không khí trong cọng rạ. 
15. Cắt đầu cọng rạ. 
16. Chuẩn bị súng dẫn tinh và cọng rạ đúng quy cách. 

a. Đối với ống nhựa vó nút điều chỉnh cọng rạ 
- Đưa đầu cắt vào nút điều chỉnh.  
- Đẩy cọng rạ và nút điều chỉnh vào ống nhựa 

cho đến khi đầu cuối của nút bằng bông ở ngoài 
ống nhựa. 

- Kéo pit-tông của súng dẫn tinh trở lại 
khoảng 12,5 cm. 

- Đưa ống nhựa có cọng rạ trùm lên dẫn tinh 
quản bằng kim loại của súng dẫn tinh để cọng rạ 
nằm trong dẫn tinh quản. 

- Cố định ống nhựa bằng cách xoáy ốc của 
súng dẫn tinh hoặc bằng cách vặn vòng chữ �O�. 

- ấn pit-tông của súng dẫn tinh từ từ để đẩy 
không khí ở phần đầu trên của tinh cọng rạ ra 
ngoài. 
b. Đối với loại ống nhựa không có nút điều chỉnh 

- Kéo pit-tông của súng dẫn tinh ra khoảng 
12,5 cm. 



- Đưa cọng rạ vào trong đầu mở của dẫn tinh 
quản kim loại của súng dẫn tinh, đưa đầu có nút 
bông vào trước, để cọng rạ thò ra ngoài dẫn tinh 
quản khoảng 2,5 cm. 

- Đưa phần cọng rạ ra phía ngoài và toàn bộ 
dẫn tinh quản vào ống nhựa. 

- Cố định ống nhựa bằng cách vặn vòng �O�. 
- ấn pit-tông của xi-lanh chậm để rút không 

khí ở phần trên của cọng rạ. 
17.  Giữ xi-lanh ở trong áo vét hoặc áo choàng. 
18. Bỏ găng tay, rửa sạch bò, và giấy lau vào rồi đóng 

hộp dụng cụ lại. 
19.  Đeo găng tay, rửa sạch bò, đưa súng dẫn tinh vào 

con bò và đưa đến đích (chỗ bơm tinh). 
20.  Từ từ bơm hết tinh dịch. 
21.  Vứt bỏ găng tay cùng với ống nhựa. 
22.  Ghi chép đầy đủ vào sổ phối giống. 
23. Dọn vệ sinh-tiêu độc �ủng� và đáy của hộp dụng cụ.  



Phụ lục 2 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tinh bò 

sữa, bò thịt 
(10 TCN - 531 � 2002) 

 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng 
tinh bò đực giống hướng sữa và hướng thịt sản xuất trong 
nước hoặc nhập khẩu dưới dạng tinh đông lạnh dùng cho 
thụ tinh nhân tạo. 

i. Tinh nguyên  
1.1. Khái niệm 
 Tinh nguyên là tinh dịch được lấy từ bò đực giống 
bằng phương pháp sử dụng âm đạo giả hoặc các thủ thuật 
lấy tinh khác, chưa qua pha chế và pha loãng bằng bất cứ 
môi trường nhân tạo nào. 
 Sau khi lấy ra khỏi cơ thể bò đực giống, tinh 
nguyên được giữ ở 370C, được kiểm tra ngay các chỉ tiêu 
kỹ thuật và đánh giá chất lượng trong khoảng thời gian 
không quá 10 phút. 
1.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với tinh dịch bò 
1.2.1. Màu sắc của tinh dịch bò phải là màu trắng sữa hoặc 
màu trắng ngà và có độ mịn đồng nhất. 
1.2.2. Chỉ có mùi tanh đặc trưng của tinh dịch bò, không 
có mùi lạ và các mùi hôi khác. 
1.2.3. Thể tích mỗi lần lấy tinh (V) phải từ 3,0 ml trở lên. 
1.2.4. Hoạt lực tinh trùng (A) không nhỏ hơn 70%. 
1.2.5. Mật độ tinh trùng (C) không dưới 800 triệu trên 1ml. 
1.2.6. Tỷ lệ tinh trùng chết dưới 12%. 
1.2.7. Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K) dưới 20%. 
1.2.8. Tinh dịch có độ pH từ 6,5-6,8. 



1.2.9. Tinh dịch bò không được có các vi sinh vật và các 
yếu tố gây bệnh cho người và động vật. 

II. Pha chế, sản xuất và bảo quản tinh bò 
đông lạnh dùng trong thụ tinh nhân tạo 
2.1. Khái niệm 
 Tinh đông lạnh là tinh có đủ các chỉ tiêu quy định 
tại mục 2.2.1. được pha loãng với môi trường thích hợp, 
đông lạnh dưới dạng viên hoặc dạng cọng rạ và được bảo 
quản liên tục ở nhiệt độ -1960C trong nitơ lỏng. 
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với tinh viên 
2.2.1. Tinh nguyên dùng để pha chế sản xuất ra tinh viên 
phải đạt các chỉ tiêu quy định tại mục 1.2. với các chỉ tiêu 
cụ thể sau đây: 

- Thể tích mỗi lần xuất tinh (V) không dưới 3,0 ml. 
- Mật độ tinh trùng (C) không dưới 800 triệu trên 1 

ml. 
- Sức hoạt động tiến thẳng (hoạt lực A) không nhỏ hơn 

70%. 
- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình không lớn hơn 20%. 
- Tỷ lệ tinh trùng chết dưới 12%. 

2.2.2. Môi trường pha loãng để sản xuất tinh viên phải 
được chuẩn bị trước khi lấy tinh, có hàm lượng kháng sinh 
theo quy định và chỉ sử dụng trong ngày. 
2.2.3. Thể tích trung bình của mỗi viên tinh là 0,1ml. Sau 
khi đông lạnh, viên tinh phải có dạng hình cầu và nhuộm 
màu để phân biệt giống theo quy định: màu xanh cho tinh 
bò sữa, màu đỏ cho tinh bò thịt. 
2.2.4. Mỗi viên tinh phải có ít nhất là 40 triệu tinh trùng 
sống trước khi đông lạnh, hoạt lực (A) sau khi giải đông 



không dưới 35% và số lượng tinh trùng sống tối thiểu là 
12,5 triệu. 
2.2.5. Liều cho mỗi lần phối giống là một viên tinh, giải 
đông theo quy định kỹ thuật với 1 ml dung dịch NaCl 
0,9% vô trùng đựng trong ampul thuỷ tinh. 
2.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với tinh cọng rạ 
2.3.1. Tinh nguyên dùng để pha chế sản xuất tinh cọng rạ 
phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong mục 2.2.1. 
2.3.2. Môi trường dùng để sản xuất tinh cọng rạ theo quy 
định kỹ thuật ở điều 2.2.2. 
2.3.3. Thể tích của mỗi cọng rạ là 0,25 ml được sản xuất từ 
nhựa PVC trung tính có chiều dài là 133 mm. 
2.3.4 Khi sản xuất tinh đông lạnh trên mỗi cọng rạ có ghi 
đầy đủ các thông tin về số hiệu đực, giống bò, ngày tháng 
và nơi sản xuất. Trong mỗi cọng rạ phải có ít nhất 25 triệu 
tinh trùng sống trước khi đông lạnh. 
2.3.5. Tinh cọng rạ phải có hoạt lực (A) sau khi giải đông 
phải đạt từ 40% trở lên và số lượng tinh trùng sống tối 
thiểu là 10 triệu trong 1 cọng rạ. 
2.3.6. Liều dùng cho một lần phối là một cọng rạ, phải tiến 
hành giải đông và phối giống theo quy trình kỹ thuật dẫn 
tinh cọng rạ đã quy định. 

Phụ Lục: Các phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng 
tinh bò sữa, bò thịt 
1. Tinh dịch dùng để sản xuất tinh đông lạnh cho TTNT 

phải được lấy từ những bò đực giống khoẻ mạnh không 
có bệnh truyền nhiễm và được tiêm phòng định kỳ các 
bệnh quan trọng như: lao (Tuberculosis), sẩy thai 
truyền nhiễm (Brucellosis), roi trùng (Trichomoniasis), 
nhiệt thán (Anthrax) và lở mồm long móng (Foot and 
Mouth Disease). 



2. Sau mỗi lần lấy tinh, tinh nguyên phải được kiểm tra 
ngay các chỉ tiêu trong mục 1.2. Riêng các chỉ tiêu 
1.2.6, 1.2.7 và 1.2.8 phải kiểm tra định kỳ, mỗi tháng 
một lần. 

3. Ngay sau khi lấy tinh, chỉ dùng một phần rất ít (0,1-
0,2ml) để kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật và đánh giá về 
chất lượng, sau đó tinh phải nhanh chóng pha bước 1 
với môi trường pha loãng thích hợp. Nếu kiểm tra đạt 
yêu cầu kỹ thuật mới pha chính thức bước 2 theo tỷ lệ 
và quy trình kỹ thuật sản xuất tinh đông lạnh. 

4. Dùng thị giác và khứu giác để kiểm tra các chỉ tiêu của 
mục 1.2.1 và 1.2.2. 

5. Kiểm tra chỉ tiêu ở mục 1.2.3 bằng ống hứng tinh hoặc 
ống đong có chia độ chính xác đến 0,1 ml. 

6. Kiểm tra chỉ tiêu ở mục 1.2.4 phải theo các phương 
pháp sau: 

6.1 Đánh giá hoạt lực của tinh trùng (A) bằng kính hiển vi 
có độ phóng đại từ 100-200 lần và căn cứ vào tốc độ 
hình thành của các cuộn sóng để xác định sức hoạt 
động. 

6.2 Để kiểm tra hoạt lực của tinh trùng, sử dụng tiêu bản 
có phủ lamen và thị kính có độ phóng đại từ 200-400 
lần để xác định tỷ lệ tinh trùng tiến thẳng theo hệ 
thang 10 điểm. Trước khi kiểm tra, tinh dịch phải 
được pha loãng với dung dịch NaCl 0,9% theo tỷ lệ 
nhất định để có mật độ tinh trùng từ 50-100 triệu trên 
1 ml. 

7. Kiểm tra chỉ tiêu của mục 1.2.5 phải dùng một trong 
các phương pháp sau đây: 

- Phương pháp đếm hồng cầu bằng buồng đếm 
Neubawer. 



- Máy so màu. 
 Dùng máy so màu quang sắc kế thì buộc phải định 
kỳ hàng tháng kiểm tra lại độ chính xác bằng phương pháp 
đếm hồng cầu. 
8. Kiểm tra chỉ tiêu của mục 1.2.6 bằng phương pháp 

nhuộm màu Eosin. Phải nhuộm ngay sau khi lấy tinh, 
thao tác nhanh, không được kéo dài quá 2 phút. Dùng 
kính hiển vi có độ phóng đại 400 lần đếm ít nhất 200 
tinh trùng để xác định tỷ lệ tinh trùng sống và chết. 

9. Kiểm tra định kỳ hàng tháng chỉ tiêu của mục 1.2.7 
bằng phương pháp nhuộm màu Giemsa. Dùng kính 
hiển vi có độ phóng đại trên 400 lần, kiểm tra ít nhất là 
300 tinh trùng để xác định tinh trùng kỳ hình. 

10.  Kiểm tra định kỳ hàng tháng chỉ tiêu của mục 1.2.8 để 
xác định độ pH của tinh nguyên bằng một trong những 
phương pháp sau đây: 

a. Giấy đo pH 
b. Máy đo pH 

11.  Tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật trên phải tiến hành ngay 
trong thời gian 10 phút kể từ khi tinh trùng được lấy ra 
khỏi cơ thể bò đực. 

12.  Khi xuất nhập tinh bò đông lạnh phải có phiếu kèm 
theo trong đó ghi đầy đủ các thông tin cần thiết như 
thời gian sản xuất, số hiệu bò đực, giống bò, chỉ tiêu về 
sức hoạt động của tinh trùng sau khi giải đông. 

 
 



Phụ lục 3 
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phôi bò 

sữa, bò thịt  
(10 TCN - 532 � 2002) 

 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng 
phôi (embryo) bò hướng sữa và bò hướng thịt sản xuất 
trong nước hoặc nhập khẩu dùng cho công nghệ cấy truyền 
phôi tươi hoặc phôi đông lạnh. 

I. Phôi bò 
1.1. Khái niệm 
1.1.1 Phôi bò được hình thành do sự kết hợp của tinh 

trùng và tế bào trứng trong điều kiện in vivo hoặc 
in vitro với các giai đoạn phân chia và phát triển 
khác nhau phù hợp với tuổi phôi. 

1.1.2 Sau khi thụ tinh hợp tử được hình thành và tiếp tục 
phân chia, phát triển thành phôi ở các giai đoạn 2, 
4, 8, 16, 32, 64� tế bào, trong thời kỳ này toàn bộ 
các tế bào của phôi bò có cấu tạo, chức năng giống 
nhau và chưa biệt hoá. Sau đó phôi được phát triển 
thành phôi dâu (Morula), phôi dâu chặt (Compact 
Morula), phôi nang (Blastocyte) và phôi nang mở 
rộng (Expanded Blastocyte). 

1.1.3 Quá trình phân chia của phôi ở các giai đoạn phát 
triển khác nhau được tiến hành trong phạm vi của 
màng trong suốt, vì vậy trong thời kỳ này phôi chủ 
yếu tăng lên về số lượng tế bào nhưng ít thay đổi về 
thể tích và kích thước. 

1.1.4 Công nghệ cấy truyền phôi bò được tiến hành thu 
hoạch, bảo quản và cấy phôi ở giai đoạn 7-8 ngày 



tuổi, trước khi phôi thoát màng, định vị và làm tổ ở 
tử cung. 

1.1.5 Sau khi lấy ra khỏi cơ thể bò cho, phôi được bảo 
quản trong môi trường nuôi cấy ở nhịêt độ 370C, 
được kiểm tra ngay các chỉ tiêu kỹ thuật và đánh 
giá chất lượng trong khoảng thời gian không quá 
45 phút. 

1.2 Yêu cầu kỹ thuật đối với phôi bò: 
1.2.1 Hình dáng, kích thước: Phôi bò có hình dáng giống 

như khối cầu, đường kính 150-180ì. 
1.2.2 Màu sắc: Quan sát dưới kính hiển vi soi nổi, phía 

ngoài phôi có màu sáng, bên trong là tế  bào chất 
và các bào phôi liên kết với nhau thành khối tế bào 
có màu đậm hơn. 

1.2.3 Màng trong suốt (Zonapellucida) của phôi bò tròn 
và đều đặn, không có khuyết tật về hình dáng, 
không bị rạn nứt hoặc rạn vỡ. 

1.2.4 Nhân có màu sẫm đậm, các tế bào phân chia đều, 
rõ nét, có số lượng tế bào tương ứng với tuổi của 
phôi.  

1.2.5 Các giai đoạn phát triển của phôi bò: phôi dâu, 
phôi nang sớm và phôi nang phải tương ứng với 
thời điểm thu hoạch phôi (ngày thứ bảy hoặc thứ 
tám). 

1.2.6 Phôi tươi dùng để cấy phải đạt từ loại trung bình 
(loại C) trở lên và để đông lạnh phải đạt từ loại tốt 
(loại B) trở lên. 

1.2.7 Phôi không bị nhiểm khuẩn hay các tác nhân gây 
bệnh  có hại cho người và động vật. 



II. Phôi dùng trong nhân giống  bò  sữa, bò 
thịt 

2.1. Khái niệm 
2.1.1. Phôi tươi là phôi được lấy  ra trực tiếp từ bò cho phôi 
vào thời gian từ 7-8 ngày kể từ khi phối giống, phôi được 
nuôi cấy và bảo quản trong môi trường và nhiệt độ thích  
hợp trước khi cấy cho bò nhận phôi  đã gây động dục đồng  
pha. Thời  gian nuôi cấy và bảo quản phôi ngoài  cơ thể bò  
tối đa là 4 giờ. 
2.1.2. Phôi đông lạnh là phôi có chất lượng từ loại tốt trở 
lên đã đựơc đông lạnh và bảo quản trong nitơ lỏng. Trước 
khi đông lạnh, phôi được nuôi trong môi trường thích hợp 
và được bổ sung chất bảo vệ lạnh. Khi đã đông lạnh phôi 
được bảo quản liên tục ở nhiệt độ -196 0C. 
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với phôi tươi 
2.2.1. Phôi tươi phải  đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật ở mục 
1.2. Sau khi phân loại và đánh  giá chất lượng, phôi được 
đưa vào cọng rạ 0,25 ml cùng với môi trường nuôi cấy 
phôi. 
2.2.2. Sau khi thu hoạch 2-4 giờ, phôi tươi có chất lượng từ 
loại C trở lên được dùng để cấy cho bò cái đã gây động 
dục đồng pha. 
2.2.3. Trong môi trường nuôi cấy và bảo quản phôi tươi 
phải có các loại kháng sinh với hàm lượng thích hợp để 
phòng nhiểm khuẩn. 
2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với phôi đông lạnh 
2.3.1. Phôi dùng để đông lạnh phải đạt các chỉ tiêu quy 
định trong mục 1.2 và chất lượng phôi dùng để đông lạnh 
phải đạt từ loại B trở lên. 
2.3.2. Môi trường đông lạnh phải có hàm lượng kháng 
sinh, các chất bảo vệ và chất chống sốc lạnh  thích  hợp. 



2.3.3. Phôi được đưa vào cọng rạ 0,25 ml, được đông lạnh 
và bảo quản liên tục trong nitơ lỏng. 
2.3.4. Sau khi giải đông, phôi phải có chất lượng từ trung 
bình  trở lên (loại C) mới sử dụng trong cấy truyền phôi. 

Phụ lục: các phương pháp kiểm tra, đánh  giá chất 
lượng phôi bò sữa, bò thịt 

1. Sau khi lấy ra khỏi cơ thể bò cho phôi, phôi phải được 
kiểm tra ngay các chỉ tiêu trong mục 1.2. nếu phôi đạt 
yêu cầu kỹ thuật mới được cấy và hoặc đông lạnh theo 
các quy trình kỹ thuật thích hợp. 

2. Đánh giá và phân loại phôi được tiến hành dưới kính 
hiển vi soi nổi có độ phóng đại từ 18-98 lần và áp dụng 
các quy định trong mục 1.2. 

3. Kiểm tra chỉ tiêu ở mục 1.2 căn cứ và hình dạng, kích 
thước, màu sắc của màng trong suốt và cấu trúc của 
khối tế bào phôi. 

4. Phân loại giai đoạn phát triển của phôi dựa vào số 
lượng, sự phân bố, hình dáng, kích thước và màu sắc 
của các tế bào phôi. 

5. Phôi bò được đánh giá phân loại chất lượng theo các 
hình thức sau: 

5.1 Phân loại phôi theo chất lượng: A, B, C và D 
 + Phôi loại A: Phôi rất tốt 
 Phôi có hình dáng, kích thước và giai đoạn phát 
triển phù hợp với tuổi phôi. Màng trong suốt tròn đều và 
sáng, khối tế bào phôi đậm, phân chia đều, rõ nét và có sự 
liên kết chặt chẽ. 
 + Phôi loại B: Phôi tốt 



 Tương tự như loại trên nhưng có một số hạn chế 
như màu sắc không tươi sáng hoặc không rõ nét như phôi 
loại A. 
 + Phôi loại C: Phôi trung bình 
 Phôi đạt tiêu chuẩn cấy nhưng có hạn chế về hình 
dáng kích thước hoặc sự phân bố các tế bào phôi không 
đều và liên kết không được chặt chẽ. 
 + Phôi loại D: Phôi không đạt tiêu chuẩn cấy 
 Phôi ở giai đoạn phát triển quá chậm so với tuổi, 
các tế bào phôi bị vỡ, màng trong suốt bị khuyết tật, có 
hình dạng và kích thước không bình thường, hoặc phôi đã 
bị thoái hoá. 
5.2 Phân loại theo giai đoạn phát triển 
 + Phôi dâu (Morula): Phôi đang phát triển ở ngày 
thứ 6-7, có số lượng tế bào phôi từ 64 trở lên, khối phôi 
bào phát triển thưa, xoang noãn hoàng còn rộng. 
 + Phôi dâu chặt (Compact Morula): Phôi đang phát 
triển ở ngày thứ 7, các tế bào phôi kết hợp chặt chẽ, vững 
chắc và chiếm trên 80% xoang noãn hoàng phía trong 
màng trong suốt. 
 + Phôi nang (Blastocyte): Khi phôi đã phát triển và 
hình thành nên một khoảng trống chứa đầy dịch gọi là 
xoang phôi. 
 + Phôi nang mở rộng (Expanded Blastocyte): Phôi 
đã lớn lên về số lượng tế bào và kích thước toàn bộ khối tế 
bào phôi đã thoát ra khỏi màng trong suốt. 
6. Các chỉ tiêu về đánh giá và phân loại chất lượng phôi 

bò được tiến hành trong thời gian 45 phút kể từ khi lấy 
phôi ra khỏi cơ thể. 

7. Khi bảo quản, xuất nhập phôi đông lạnh đều phải có 
phiếu kèm theo ghi đầy đủ lý lịch phôi: địa điểm, thời 
gian  sản xuất, số hiệu bố mẹ, giống, các chỉ tiêu về 



chất lượng của phôi trước khi đông lạnh, phương pháp 
đông lạnh và giải đông phôi trước khi cấy. 

8. Kiểm tra có thai sau cấy phôi 2 tháng bằng máy siêu 
âm và 3 tháng bằng phương pháp kiểm tra thai qua trực 
tràng. 
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